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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Căn cứ chiến lược phát triển GD giai đoạn 2015 - 2020 của Đảng, Nhà nước và địa phương;


Căn cứ đặc điểm và tình hình thực tế về phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội trên địa bàn xã Liên Ninh và các xã lân cận thuộc huyện Thanh Trì;


Căn cứ kế hoạch định hướng phát triển trường Trung học cơ sở Liên Ninh giai đoạn 2010 - 2015;


Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;


Trường THCS Liên Ninh xây dựng chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường giai đoạn 2015 – 2020 như sau:

Trường  THCS Liên Ninh hiện nay có 03 phòng thư viện, 01 phòng đồ dùng, 02 phòng tin học, 04 phòng chức năng và 17 phòng học. 


Trải qua chặng ®​ưêng 54 năm xây dựng và phát triển, tr​ưêng THCS Liên Ninh đã từng b​ưíc tr​ưëng thành và khẳng định vị thế của mình trong ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Trì. Một ngôi trư​êng có bề dày truyền thống dạy tốt, học tốt và là một địa chỉ đáng tin cậy của con em xã Liên Ninh và các xã lân cận.


Trong giai đoạn 2015 - 2020, chiến l​ưîc phát triển của nhà trư​êng nhằm chỉ rõ những định h​ưíng phát triển, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu trong quá trình thực thi để đạt ®​ưîc mục đích ®​ưa nhà tr​ưêng phát triển phù hợp với xu thế của Đất nư​íc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.


Chiến l​ưîc phát triển nhà trư​êng sẽ là cơ sở, là nền móng quan trọng của Hội đồng tr​ưêng, Ban giám hiệu và là định hư​íng cho mọi hoạt động của toàn thể đội ngũ CB, GV, NV và học sinh của nhà trư​êng trong tư¬ng lai.


Xây dựng chiến l​ưîc phát triển và triển khai thực hiện chiến l​ưîc phát triển của trư​êng THCS  Liên Ninh một hoạt động khoa học và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về đổi mới và nâng cao chất lư​îng giáo dục phổ thông nhằm tạo ra một nguồn lực lao động mới có chất lưîng cao, góp phần phát triển Kinh tế - Xã hội của Thủ đô và Đất n​ưíc trong xu thế hội nhập quốc tế.

I. Đặc điểm tình hình nhà tr​Ưêng
1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên

1.1. Tổng số CB, GV, NV của tr​ưêng tính đến thời điểm tháng 3 năm 2016 là: 42 đ/c. Trong đó BGH: 02 ®/c; giáo viên: 30 đ/c, TPT: 01 đ/c, nhân viên: 09 đ/c.

1.2. Về chất l​ưîng đội ngũ: 100% đạt chuẩn đào tạo và trên chuẩn, trong đó Cao Đẳng: §/c Hoa, Lập, Nhung.
1.3. Trong ban giám hiệu có 02 đồng chí có trình độ Đại học; 02 đồng chí có trình độ trung cấp chính trị; 100% số tổ trưëng chuyên môn có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

2. Đội ngũ học sinh

2.1. Tổng số lớp: 16 lớp

2.2. Tổng số học sinh: 639 học sinh


2.3. Đa số HS là con em nông dân, dân lao động tự do thuộc địa bàn xã Liên Ninh.

3. Điểm mạnh

3.1. Công tác tổ chức quản lý và điều hành của Ban giám hiệu:


- Ban giám hiệu đoàn kết, năng động, sáng tạo, có tầm nhìn khoa học và đều ®​ưîc đào tạo về quản lý giáo dục. Trong công tác luôn chủ động, có kế hoạch cụ thể, bám sát chỉ đạo, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm.


- Công tác triển khai, tổ chức quản lý điều hành thực hiện kế hoạch từng tháng, từng kỳ, từng năm ®​ưîc hoạch định rõ ràng cụ thể trong kế hoạch và ®​ưîc  kiểm tra giám sát th​ưêng kỳ.

- Trong khi thực thi luôn chủ động điều chỉnh kế hoạch hợp lý, kịp thời.


- Ban giám hiệu nhà trư​êng luôn nhận ®​ưîc sự tin t​ưëng của đội ngũ CB, GV, NV, CMHS và học sinh trong toàn tr​ưêng.

3.2. Đội ngũ giáo viên, nhân viên:

Tập thể đoàn kết, trách nhiệm và tâm huyết với nghề gắn bó với trường và mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cơ bản đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.


Trong công tác, chấp hành tốt kỷ luật lao động, qui chế chuyên môn, nghiệp vụ và nội qui của nhà tr​ưêng, năng động và có tinh thần hợp tác, luôn có ý thức đổi mới trong phư​¬ng pháp giảng dạy, phư​¬ng  quản lý, giáo dục học sinh và có ý thức học tập để đưa việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy và giáo dục HS.

3.3. Về chất l​ưîng đào tạo

3.3.1 Chất lượng văn hóa - đạo đức:

	2011- 2016
	Văn hoá
	TB
Trở lên
	Hạnh kiểm
	TB
trở lên

	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu
	

	11-12
	45.6
	34.9
	17.5
	2.0
	0
	98.0
	92,6
	7,4
	0
	0
	100

	12-13
	47.9
	31.8
	17.2
	3.1
	0
	96.9
	93,5
	5,4
	0
	0
	100

	13-14
	51.0
	34.2
	14.2
	0.6
	0
	99.4
	95,7
	3,9
	0
	0
	100

	14-15
	51.3
	33.6
	13.5
	1.6
	0
	98.4
	96,2
	3,7
	0
	0
	100

	15-16
	49,7
	35,3
	12,8
	2,2
	0
	97,8
	96,1
	3,8
	0,1
	0
	100



Trong 5 năm qua tỷ lệ tôt nghiệp THCS đạt 100%, tỷ lệ đỗ vào THPT công lập đạt từ  80% đến 90%, là một trong những trường đứng vào tốp đàu của huyện, trong đó: Môn Ngữ văn trên TB 90%, nhiều học sinh đạt điểm giỏi. 

3.3.2 Thành tích đạt được :

	Năm  2011 – T3/2016
	Giáo viên giỏi
	Học sinh đạt giải

	
	Cấp huyện
	Cấp TP
	Văn hóa, giải toán
	TDTT

	
	
	
	Cấp huyện
	Cấp TP
	Cấp huyện
	CấpTP

	11-12
	5
	1
	142
	12
	10
	

	12-13
	4
	1
	135
	10
	05
	

	13-14
	4
	0
	138
	08
	10
	2

	14-15
	3
	0
	138
	08
	17
	01 HCV

	15-16
	7
	3
	206
	07 TP; 01 HC

 Bạc QG 
	13
	


3.4. Về Cơ sở vật chất


- Đến tháng 8/2010, trường đạt tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia với         17 phòng học; 04 phòng chức năng; 01 phòng máy vi tính với 24 máy phục vụ cho việc giảng dạy tin học; 01 phòng với 12 máy được kết nối mạng Lan, nối mạng Internet để phục vụ việc học tập của học sinh, có 06 máy vi tính phục vụ văn phòng và giáo viên, có 04 máy chiếu projector, 04 máy chiếu đa vật thể; 03 phòng thư viện: 01 phòng đọc HS, 01 kho sách và 01 phòng đọc GV với tổng diện tích là 102m2; 01 phòng truyền thống; 01 phòng y tế; 01 phòng Đoàn đội; ngoài ra đủ các phòng ban hành chính; khuôn viên sân chơi, giải trí đảm bảo tốt cho hoạt động ngoại khoá và NGLL.

3.5. Thành tích nổi bật

Tr​ường là điểm sáng của ngành GD&ĐT Thanh Trì. Năm học 2011 - 2012,     đạt Danh hiệu ‘‘Tập thể lao động xuất sắc’’ , được Ban chấp hành Tổng Liên đoàn     Lao động Việt Nam tặng Bằng khen ‘‘Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội tặng Giấy khen “Đã có thành tích thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm y tế học sinh”.

Năm học 2012 - 2013, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì;  UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ ‘‘Đơn vị  xuất sắc phong trào thi đua  năm học 2012 - 2013’’; Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Năm học 2013 - 2014, đạt Danh hiệu ‘‘Tập thể lao động xuất sắc’’.
Năm học 2014 - 2015, được tặng Bằng khen của UBND Thành phố; Huyện ủy tặng Giấy khen “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2010 - 2014); UBND huyện tặng Giấy khen đạt danh hiệu gương điển hình tiên tiến giai đoạn (2010 – 2015).

Năm học 2015 - 2016, đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc, Tập thể lao động xuất sắc.

Trường là một cơ sở giáo dục từng bước khẳng định được vị trí trong huyện Thanh Trì về chất lượng đào tạo học sinh.
4. Điểm hạn chế

4.1. Việc tổ chức, quản lý điều hành của Ban giám hiệu:


- Việc ứng dụng CNTT trong quản lý chưa cao.

4.2. Đội ngũ giáo viên, nhân viên:


- Đa số có trình độ chuyên môn nhiệt tình, có trách nhiệm, tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Tuy nhiên còn một bộ phận nhỏ giáo viên ch​ưa thực sự đáp ứng ®​ưîc yêu cầu đổi mới phư​¬ng pháp giảng dạy, quản lý và giáo dục học sinh, ngại đổi mới. 

4.3. Chất l​ưîng học sinh:

- Chất lượng đầu vào của một bộ phận học sinh khối 6 còn thấp.

- Một số gia đình ở thôn Yên Phú và Nhị Châu có hoàn cảnh và môi trường sống không tốt đã ảnh hưởng đến việc học tập của con em địa phương.

4.4. Cơ sở vật chất

 Đáp ứng tốt cho hoạt động dạy và học. 

5. Thời cơ, thuận lợi


- Tr​ưêng là cơ sở giáo dục có bề dạy truyền thống về dạy tốt - học tốt và là địa chỉ đáng tin cậy của các bậc CMHS và học sinh nhiều thế hệ. 


- Đội ngũ Cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ s​ư phạm tốt, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm. Đặc biệt đội ngũ giáo viên trẻ đều có trình độ chuyên môn khá tốt, ®​ưîc đào tạo cơ bản, thích ứng nhanh với xu thế đổi mới, nhiều ngư​êi trong số đó có trình độ đào tạo trên chuẩn.


- Nhu cầu đòi hỏi chất l​ưîng giáo dục cao của nhân dân ngày càng tăng, tỉ lệ thi đỗ vào các trường THPT tốp đầu của Thành phố ngày càng cao. Chính vì vậy, nhiều gia đình đóng trên địa bàn xã Liên Ninh và các vùng lân cận có nhu cầu cho con em mình  học tại trư​êng THCS Liên Ninh.

6. Thách thức


-  Yêu cầu về chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo ngày càng cao, phù hợp xu thế hội nhập toàn cầu.


- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngày càng phải đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục.


- Trình độ CNTT, ngoại ngữ (tiếng Anh), khả năng thích ứng, hội nhập, tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ giáo viên.

7. Xác định những vấn đề ​ưu tiên


- Duy trì cơ sở vật chất của trường chuẩn Quốc gia và nâng cao chất lượng giáo dục. 


- 100% giáo viên hiểu sâu và thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của học sinh.
- Nâng cao chất lư​îng đội ngũ CBGVNV, tăng cường mời chuyên gia đổi mới giáo dục trong các đợt tập huấn cho giáo viên tại trường.


- Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý, mở lớp bồi dưìng nâng cao trình độ Tin học cho cán bộ, giáo viên.


- Triển khai thực hiện chư​¬ng trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; tạo nhiều hoạt động giao lư​u, hội thảo để học sinh có điều kiện thích ứng và hoà nhập.


- Dùng các chuẩn để đánh giá các hoạt động của nhà trường và đánh giá đội ngũ.

II. Định h​Ướng chiến lƯợc
1. Tầm nhìn

Là một trong những trường có nhiều cố gắng đạt tốp đầu của huyện về chất lượng Giáo dục. Cơ sở vật chất khang trang, là trường mà CMHS sẽ lựa chọn gửi con vào học tập và rèn luyện; giáo viên và học sinh luôn có khát vọng đưa trường vươn tới xuất sắc.
2. Sứ mạng


Duy trì và phát triển hơn nữa về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục, tạo môi trường lành mạnh, thân thiện, an toàn, có kỷ cương nề nếp để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.

3. Những giá trị cơ bản của nhà trư​ờng


Đó là: Tinh thần đoàn kết - Lòng tự trọng - Tính tự giác - ý thức trách nhiệm - Kỷ cương - Thân thiện - Hiệu quả - Tôn trọng sự hợp tác - Sáng tạo trong mọi công việc.

III. Mục tiêu, chỉ tiêu và ph​ương châm hành động
1. Mục tiêu chung


Xây dựng nhà trư​êng trở thành một cơ sở giáo dục xuất sắc của huyện Thanh Trì có vị thế và uy tín về chất l​ưîng giáo dục và đào tạo của thủ đô Hà Nội, là một mô hình phát triển trong đó mọi học sinh ®​ưîc tôn trọng, ®​ưîc hợp tác, giao lưu, ®ưîc phát triển các năng lực cá nhân, có xu h​ưíng hợp tác và giao l​ưu Quốc tế trong Thế giới hội nhập phù hợp với sự phát triển của ĐÊt n​ưíc.

2. Mục tiêu riêng (mục tiêu giáo dục)


Giáo dục đào tạo học sinh theo các tiêu chí: Có sức khỏe tốt; Có kiến thức văn hóa đạt chuẩn, biết cách học và tự học để phấn đấu cao hơn cái mình đang có; Có lòng nhân ái chính trực; Có kỹ năng sống và khả năng thích ứng cao; có nhiều cống hiến cho cộng đồng.

3. Chỉ tiêu cụ thể

3.1. Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên


- Đảm bảo đủ biên chế ®​ưîc giao về đội ngũ CB,GV,NV: 42. Trong đó BGH có 02 đồng chí; TPT có 01 đ/c, giáo viên: 30 ®/c, đội ngũ nhân viên 09 đ/c.


- 100% tổ tr​ưëng chuyên môn có trình độ đạt chuẩn chuyên ngành.


- 100% CB - GV đạt chuẩn đào tạo và chuẩn nghề nghiệp, trên 80% có trình độ đào tạo trên chuẩn (từ đại học trở lên).


- Chất lư​îng đội ngũ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ ®​ưîc đánh giá xếp loại đạt Khá, Giỏi đạt từ 80% trở lên, không có Yếu, Kém.


- 100% cán bộ giáo viên có chứng chỉ tin học và sử dụng thành thạo CNTT phục vụ cho chuyên môn của mình. 

3.2. Học sinh

- Qui mô tr​ưêng lớp:


   + Số lớp: 17 đến 20 lớp

   + Số học sinh: 635 đến 820 HS

- Chất l​ưîng giáo dục:


   + Đáp ứng ®​ưîc với nhu cầu đòi hỏi của các bậc CMHS trong huyện và Thành phố; học sinh không chỉ ®​ưîc học tập kiến thức mà còn ®​îc tham gia các hoạt động ngoại khoá về kiến thức,  hoạt động giao l​ưu, hoà nhập.

   + Học sinh ®ư​îc rèn luyện, hình thành thói quen về cách học, phư​¬ng pháp học, tự học một cách chủ động tích cực; học sinh ®​ưîc giao tiếp tiếng Anh, tiếp cận và sử dụng CNTT phục vụ học tập.


   + Trên 80% học sinh ®​ưîc xếp loại văn hoá Khá, Giỏi


   + Thi đỗ vào các tr​ưêng THPT Công lập trên địa bàn vượt trên mặt bằng chung của Huyện.


   + Thi HSG cấp Huyện đạt từ 23 -> 28% tổng số học sinh của khối thi đạt giải và có học sinh Giỏi TP.


   + Trên 98% học sinh ®​ưîc xếp loại đạo đức Khá, Tốt


   + Học sinh ®​ưîc trang bị các kỹ năng sống cơ bản cần thiết nhất, có khả năng giao tiếp, hội nhập và thích ứng


   + Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện...

3.3. Cơ sở vật chất

Duy trì và phát huy hiệu quả cơ sở vật chất của trường chuẩn Quốc gia. Bảo quản, tăng cường bổ sung cơ sở vật chất hàng năm. 


- Xây dựng môi tr​ưêng sư​ phạm trong sạch lành mạnh đảm bảo “Xanh – Sạch - Đẹp”.
IV. ChƯ​ơng trình hành động
1. Xây dựng củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên


- Làm tốt công tác qui hoạch đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ kế cận, phân công sắp xếp đúng ngưêi, đúng việc, đúng năng lực sở trưêng trong các lĩnh vực công tác. Tập trung ư​u tiên bồi d​ưìng đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ.


- Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên đủ về số l​ưîng và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá giỏi, có trình độ Ngoại ngữ và Tin học, có khả năng ứng dụng tốt CNTT vào đổi mới dạy học và quản lý giáo dục.


- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên là một tập thể đoàn kết, có tinh thần hợp tác, thân thiện, có phong cách s​ư phạm mẫu mực, có phẩm chất đạo đức và lối sống tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.


Ng​ưêi phục trách: Ban chi uỷ, Ban giám hiệu, Tổ tr​ưëng chuyên môn.

2. Nâng cao chất lư​îng giáo dục học sinh


- Chú trọng công tác giáo dục toàn diện, quan tâm, đổi mới hơn nữa công tác giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng sống. Tổ chức tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục h​ưíng nghiệp, ch​ư¬ng trình ngoại khoá, sinh hoạt tập thể và hoạt động giao l​ưu.


- Đổi mới ph​ư¬ng pháp dạy học theo hư​íng phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo của ng​ưêi học, đổi mới cách đánh giá học sinh cho phù hợp với mục tiêu đào tạo, phù hợp với nội dung chư​¬ng trình và đối t​ưîng học sinh.


Ng​ưêi phụ trách: Hiệu tr​ưëng, Phó Hiệu tr​ưëng phụ trách giáo dục đạo đức, tổ tr​ưëng chuyên môn và giáo viên bộ môn.

3. Tăng cư​êng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học


Duy trì và phát huy hiệu quả cơ sở vật chất của trường chuẩn Quốc gia.     Bảo quản, tăng cường bổ sung cơ sở vật chất hàng năm. 


Ng​​ưêi phụ trách: Hiệu tr​​ưëng, kế toán, nhân viên thiết bị, thư viện.

4. ứng dụng CNTT và bồi dư​ìng tăng c​ưêng học ngoại ngữ


- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực hoạt động giáo dục, đặc biệt là ứng dụng CNTT trong đổi mới dạy học, trong quản lý giáo dục, trong kế toán thống kê và trong quản lý th​ư viện.


- Mở lớp bồi d​ưìng tiếng Anh, Tin học cho cán bộ giáo viên, vận động khuyến khích tất cả cán bộ giáo viên khi tham gia hội thảo, báo cáo chuyên đề đều phải sử dụng máy tính, máy chiếu. Riêng GV tiếng Anh khi báo cáo chuyên đề đều phải sử dụng máy tính, máy chiếu và trình bày bằng tiếng Anh.


Ng​​ưêi phụ trách: Phó Hiệu tr​​ưëng, Nhóm CNTT, tổ trư​ëng tổ Ngoại ngữ.

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục


- Tập trung xây dựng nhà tr​ưêng theo tiêu chuẩn “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”; thực hiện tốt dân chủ hoá trong nhà trưêng; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ giáo viên, nhân viên.


- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, huy động mọi nguồn lực của các tổ chức xã hội trong và ngoài nư​íc, của doanh nghiệp, của cá nhân tham gia vào xây dựng và phát triển nhà tr​ưêng.


- Thực hiện tốt qui chế chi tiêu nội bộ, phân bổ sử dụng các nguồn ngân sách, ngoài ngân sách, nguồn từ CMHS, nguồn hỗ trợ một cách hợp lý cho các hoạt động giáo dục (nguồn tài chính).


- Huy động nguồn lực vật chất bao gồm khuôn viên nhà tr​ưêng, hệ thống phòng học, phòng làm việc, hệ thống phòng THTN, phòng học chức năng, hệ thống trang thiết bị dạy học v.v...


Ng​ưêi phục trách: Hiệu tr​​ưëng, Phó Hiệu tr​​ưëng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên và Hội CMHS.

6. Xây dựng thư​¬ng hiệu, uy tín của nhà trư​êng


- Khẳng định và giữ vững uy tín của nhà tr​ưêng trong ngành GD&ĐT huyện Thanh Trì, thủ đô Hà Nội và ngoài xã hội về chất lư​îng giáo dục và đào tạo, về nếp dạy của thầy và nếp học của trò.

 
- Xác lập tín nhiệm, th​ư¬ng hiệu đối với từng cá nhân trong đội ngũ CBGV, NV, học sinh và CMHS.


- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, phát huy truyền thống nhà tr​ưêng, khơi dạy và phát huy tinh thần trách nhiệm của các thành viên đối với tập thể trong quá trình xây dựng thư​¬ng hiệu của Nhà trư​êng.


Ng​​ưêi phụ trách: Ban giám hiệu, tập thể CBGV, CNV, học sinh và CMHS.

V. Tổ chức triển khai thực hiện kế Hoạch Chiến Lược, theo dõi, kiểm tra đánh giá
1. Phổ biến kế hoạch chiến l​ưîc.


- Tuyên truyền và xác lập nhận thức tầm quan trọng của kế hoạch chiến lư​îc phát triển nhà trư​êng trong giai đoạn 2016 – 2020.


- Phổ biến rộng rãi kế hoạch chiến lư​îc, tới toàn thể hội đồng s​ư phạm, tới học sinh, CMHS và các tổ chức xã hội quan tâm tới nhà tr​ưêng.

2. Tổ chức điều hành.


- Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến l​ưîc phát triển nhà tr​ưêng có trách nhiệm điều phối, triển khai tới các bộ phận chức năng, các nhóm công tác triển khai có   kế hoạch thực thi các nội dung tiêu chí của kế hoạch chiến lư​îc.


- Thực hiện tốt công tác sơ tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm để điều chỉnh kịp thời kế hoạch trong từng giai đoạn cho phù hợp với điều kiện thực thi.

3. Lộ trình thực hiện.


Từ năm 2016 – 2020: Tiếp tục khẳng định uy tín và th​ương hiệu của nhà trường là một cơ sở giáo dục có nhiều chuyển biến về chất l​ượng giáo dục toàn diện cao đáp ứng đư​ợc những yêu cầu đòi hỏi của xã hội. Hoàn thành phấn đấu đạt Cờ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đạt Huân chương lao động Hạng Nhất.


- Từ 2020 - 2025: Thực hiện đ​ược sứ mệnh của chiến l​ược phát triển nhà trường  là “Là tốp đầu của Huyện về chất lượng Giáo dục toàn diện giữ vững danh hiệu      tập thể TTSX” để “Mỗi học sinh vào học tại trường đều có cơ hội phát triển tài năng   và tư duy sáng tạo”.

4. Trách nhiệm của Hiệu trư​ởng


- Tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện kế hoạch chiến lư​ợc phát triển Nhà trường tới tất cả các đối t​ượng trong phạm vi liên quan của kế hoạch.


- Thành lập các ban, tiểu ban, các bộ phận công tác chức năng. Đặc biệt là Bộ phận kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch.

5. Trách nhiệm của các Phó Hiệu tr​ưởng


Thực hiện các nội dung công tác đ​ược phân công, giúp hiệu trư​ởng tổ chức triển khai thực hiện từng nội dung cụ thể, kiểm tra đánh giá, đề xuất tham m​ưu các giải pháp thực hiện kể cả điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp điều kiện trong từng giai đoạn.

6. Đối với các tổ chức đoàn thể


- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh hăng hái thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị cơ bản trong từng năm học. Làm tốt công tác tham m​ưu, đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trư​ờng.


- Củng cố, xây dựng khối đoàn kết, vận động tuyên truyền CBGV thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ hoá trư​ờng học”; cuộc vận động “mỗi thầy, cô giáo là một tấm gư​ơng đạo đức, tự học và sáng tạo”

- Giúp Ban giám hiệu làm tốt công tác XHHGD.

7. Đối với hệ thống tổ tr​ưởng chuyên môn


- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác, phân công trách nhiệm cho từng thành viên; tổ chức học tập nội qui, qui chế, kỷ luật lao động.


- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trong đơn vị tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nội dung công tác của các thành viên.


- Theo dõi, giám sát, tìm ra những nguyên nhân không thực hiện đ​ược kế hoạch chiến lược đồng thời đề xuất các giải pháp thực thi.

8. Đối với toàn thể đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên.


- Lập kế hoạch thực hiện kế hoạch chiến lược theo các nội dung công tác liên quan trực tiếp đến công việc của mỗi thành viên.


- Lập kế hoạch tu dưỡng, bồi d​ưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là trình độ CNTT, ngoại ngữ.


- Thực hiện chế độ báo cáo thực hiện kế hoạch theo tháng, kỳ, năm. 

9. Đối với đội ngũ học sinh và CMHS.


Thực hiện nghiêm nề nếp kỷ c​ương; thực hiện tốt các nội dung công tác từng tuần, tháng kỳ, năm d​ưới sự h​ướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và của tổ chức đoàn thanh niên.


Tăng c​ường hoạt động tự quản, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội. Chú ý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống.


Tổ chức quản lý, giảng dạy chương trình tự chọn môn bơi lội

Đẩy mạnh hoạt động của Ban đại diện CMHS trường, Ban đại diện CMHS lớp, làm tốt công tác XHHGD trong và ngoài nhà trư​ờng.                                                                                            
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